
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

                 ___________                                                _______________________ 

Bản án số: 92/2017/DS-ST, 

Ngày: 04/5/2017, 

V/v tranh chấp hợp đồng  

dân sự về vay tài sản, nợ hụi. 

NHAÂN DANH   

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Lê Nam Hải, 

  

- Hội thẩm nhân dân: 1. ông Đặng Bích Thuận, 

  

      2. ông Nguyễn Thái Sơn. 

 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: ông Nguyễn Huy Hùng, Thư ký Toà án nhân 

dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh: không tham gia 

phiên tòa. 

Trong ngày 04 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 335/2016/TLST-DS ngày 28 tháng 11 

năm 2016, về việc «Tranh chấp hợp đồng dân sự về vay tài sản, nợ hụi», theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 89/2017/QÑXX-DS ngày 07 tháng 3 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 116/2017/QĐST-HPT ngày 04 tháng 4 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: bà Lê Thị N, sinh năm X; địa chỉ: G, Phường M, Quận S, Thành phố Hồ 

Chí Minh; tạm trú: L, Phường M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt tại phiên tòa). 

 

- Bị đơn: bà Vương Thị Thu Tr, sinh năm Y, và ông Huỳnh Đình Vĩnh L, sinh năm Z; 

cùng địa chỉ: H, Phường M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (cùng vắng mặt tại phiên tòa). 

 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Hồ Sỹ Đ, sinh năm K; địa chỉ: L, Phường 

M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt tại phiên tòa). 

 

NHẬN THẤY: 

 

* Theo đơn khởi kiện và trình bày của nguyên đơn tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau: 

Ngày 10/10/2014, bà Lê Thị N cho vợ chồng bà Vương Thị Thu Tr, ông Huỳnh Đình Vĩnh L, 

vay số tiền 420.000.000 đồng để mua nguyên vật liệu vì vợ chồng bà Tr, ông Lộc là chủ cơ sở 

tiện hàn; đồng thời bà Tr tham gia chơi dây hụi 2.000.000 đồng/tháng do bà N làm chủ hụi, bà Tr 



 2 

đã hốt hụi, nhưng chưa đóng lại đủ, hiện bà Tr còn nợ 19.500.000 đồng – giấy vay tiền do bà 

Vương Thị Thu Tr lập, ký tên, không ghi thời hạn thanh toán, lãi suất vay. 

 

Về số tiền nợ vay, nợ hụi tổng cộng là 439.500.000 đồng, vợ chồng bà Tr, ông L hứa 

thanh toán theo thỏa thuận nhưng không thực hiện, mặc dù bà N đã nhiều lần yêu cầu; do vậy đến 

ngày 10/10/2016, bà Như đã gửi thông báo đòi nợ theo bưu điện Phiếu báo phát cho bà Tr và ông 

L, hết thời gian bà N yêu cầu thanh toán nhưng bà T, ông L không trả lời, nên bà N khởi kiện đến 

Tòa án yêu cầu bà Tr, ông L có nghĩa vụ liên đới cùng thanh toán số tiền 439.500.000 đồng ngay 

sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

 

* Đồng bị đơn bà Vương Thị Thu Tr, ông Huỳnh Đình Vĩnh L: đã được Tòa án tống đạt 

hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án dân sự số 1515/TB-TLVA ngày 01/12/2016; giấy triệu tập tự khai; 

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử; quyết định hoãn phiên tòa, nhưng bà Tr, ông L đều vắng mặt không lý 

do nên Tòa án quyết định xét xử vụ án theo thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Hồ Sỹ Đ trình bày: Ông Hồ Sỹ Đ (là chồng 

của bà Lê Thị N), ông Đ thống nhất ý kiến trình bày của bà Lê Thị N, cùng yêu cầu bà Tr, ông L 

thanh toán nợ vì thực tế cả hai vợ chồng cùng vay nợ để mua nguyên vật liệu làm hàng sắt thép 

cho khách; ông Đ không có yêu cầu độc lập. 

 

Tại phiên tòa: 

 

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu như trên; 

 

Đồng bị đơn vắng mặt tại phiên tòa, không có yêu cầu phản tố; 

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập. 

 

Tòa án đã tổ chức các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hòa giải vào ngày 07/02/2017 và ngày 06/3/2017, nhưng đồng bị đơn bà Vương Thị Thu Tr, ông 

Huỳnh Đình Vĩnh L đều vắng mặt không lý do, nên Tòa án đã lập biên bản không tiến hành hòa 

giải được. 

 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, không tham gia phiên tòa, theo 

nội dung văn bản số 54/CV-VKS ngày 22 tháng 3 năm 2017.  

 

XEÙT THAÁY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

1. Về thủ tục tố tụng: 

Hình thức, nội dung đơn khởi kiện của bà Lê Thị N thực hiện đúng quy định tại Điều 189 

Bộ luật tố tụng dân sự nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản, nợ hụi là tiền đồng Việt Nam - được phép giao dịch 

trên thị trường, là loại việc tranh chấp hợp đồng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
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nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khỏan 3 Điều 26; điểm a khỏan 1 

Điều 35; điểm a khỏan 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.  

 

Về tính tự nguyện giao kết giữa các chủ thể của hợp đồng, theo các đương sự xác nhận thì 

khi giao kết thực hiện hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị đe dọa, ép buộc khi giao kết 

hợp đồng. 

 

Đồng bị đơn bà Vương Thị Thu Tr, ông Huỳnh Đình Vĩnh L, đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ nhưng đều vắng mặt tại tất cả các phiên hòa giải, xét xử của Tòa án. Hội đồng xét xử xét, việc 

đồng bị đơn bà Tr, ông L không có yêu cầu phản tố, đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai nhưng đều vắng mặt không lý do, nên Hội đồng xét xử vắng mặt đồng bị đơn theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. 

2. Về nội dung vụ án: 

Tại phiên tòa, các đương sự cam kết không bổ sung chứng cứ gì khác ngòai các  chứng cứ 

đã giao nộp cho Tòa án. 

Hội đồng xét xử xét yêu cầu của các bên đương sự: sau khi nguyên đơn đã thực hiện đầy 

đủ thủ tục tố tụng về khởi kiện vụ án dân sự, Tòa án đã có Thông báo thụ lý vụ án dân sự số 

1515/TB-TLVA ngày 01/12/2016, có nội dung thông báo cho đồng bị đơn bà Vương Thị Thu Tr, 

ông Huỳnh Đình Vĩnh L, biết là nguyên đơn Lê Thị N khởi kiện yêu cầu bà Tr, ông L cùng có 

nghĩa vụ liên đới thanh toán số nợ vay, nợ hụi số tiền tổng cộng là 439.500.000 đồng (trong đó nợ 

vay 420.000.000 đồng, nợ hụi 19.500.000 đồng). Thông báo này đã được Tòa án giao cho Viện 

kiểm sát nhân dân Quận 6 ngày 05/12/2016, giao Văn phòng thừa phát lại Quận 8 tống đạt trực 

tiếp cho bà Tr, ông L – có con ruột của bà Tr, ông L là anh Huỳnh Đình Vĩnh S, sinh năm 1993 

ký nhận vào ngày 05/01/2017; như vậy, thủ tục tống đạt Thông báo thụ lý vụ án dân sự đã được 

Tòa án thông báo hợp lệ cho bên đồng bị đơn. Đồng thời, Thông báo còn có nội dung như sau: 

“Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người được thông báo phải nộp 

(gửi) cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, 

chứng cứ kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án 

nêu rõ lý do để Tòa án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì 

đối với yêu cầu của người khởi kiện, thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”, nhưng đồng bị đơn bà Tr, ông L không có ý 

kiến gì về Thông báo thụ lý vụ án dân sự mà Tòa án đã tống đạt. 

 

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, tính từ ngày thụ lý vụ án 28/11/2016 đến ngày 

Tòa án tổ chức phieân họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ 

nhất vào ngày 07/02/2017, Tòa án đã có nhiều văn bản tố tụng triệu tập trực tiếp và thông qua 

Văn phòng thừa phát lại tống đạt cho đồng bị đơn đến Tòa án làm việc, nhưng đồng bị đơn đều 

vắng mặt không lý do; đối với giấy báo tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 30 phút 

ngày 04/4/2017, giấy báo này Thừa phát lại Quận 8 đã tống đạt trực tiếp cho bà Tr, ông L ký nhận 

vào ngày 09/3/2017; như vậy Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn là có căn cứ, đồng bị đơn không có yêu cầu phản tố, theo quy định tại Điều 72 Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

Hội đồng xét xử xét, theo tài liệu chứng cứ của bên nguyên đơn nộp Tòa án là giấy vay nợ 

ngày 10/10/2014 do bà Vương Thị Thu Tr lập, ký tên và thông báo đòi nợ theo bưu điện Phiếu 

báo phát ngày 11/10/2016, thể hiện số tiền vay là 420.000.000 đồng, số tiền nợ hụi còn lại là 

19.500.000 đồng, tổng cộng hai khoản là 439.500.000 đồng, đồng bị đơn và Vương Thị Thu Tr, 

ông Huỳnh Đình Vĩnh L không có ý kiến gì khác, nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có 

căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 
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Căn cứ vào kết quả thẩm tra công khai các chứng cứ, phân tích đánh giá toàn bộ nội dung 

vụ án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định giữa nguyên đơn và bị đơn có thực tế cho 

vay và vay theo giấy vay nợ ngày 10/10/2014 do bà Vương Thị Thu Tr lập, ký tên 22/02/2016; 

giấy vay nợ này không ghi thời hạn thanh toán, lãi suất vay, như vậy, đây là dạng hợp đồng vay 

không kỳ hạn, không lãi suất vay; nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật về dân sự – có thông báo đòi nợ, đồng bị đơn bà Tr, ông L không có ý kiến gì khác, nên 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Việc đồng bị đơn là người vi phạm thỏa 

thuận hợp đồng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, cụ thể là không 

thanh toán tiền nợ theo theo thông báo đòi nợ cho nguyên đơn; do vậy, đồng bị đơn phải có nghĩa 

vụ dân sự liên đới thanh toán cho nguyên đơn số tiền tổng cộng là 439.500.000 đồng, thanh toán 

làm một lần ngay sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật; khi nguyên đơn có đơn yêu cầu 

thi hành án đối với số tiền trên, nếu đồng bị đơn chậm thanh toán thì đồng bị đơn còn phải chịu lãi 

suất theo theo mức laõi suaát 10%/năm (Mười phần trăm/một năm) trên số tiền chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả, tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có 

quy định khác, theo quy định tại các Điều 466, 468 của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.  

 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ Sỹ Đ, không có yêu cầu độc 

lập, nên Tòa án không xem xét giải quyết. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: bà Vương Thị Thu Tr và ông Huỳnh Đình Vĩnh L cùng phải 

chịu án phí dân sự là 21.580.000 đồng. Bà Lê Thị N không phải chịu án phí dân sự, bà N được 

nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp là 5.395.000 đồng (bà N thuộc diện gia đình khó khăn 

về kinh tế, được Ủy ban nhân dân Phường M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 

25/11/2016; do vậy Tòa án giảm 50% tạm ứng án phí cho bà Như). 

Vì caùc leõ neâu treân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoûan 3 Điều 26; điểm a khoûan 1 Điều 35; điểm a khoûan 1 Điều 39; các Điều 72, 

73; khoản 1 Điều 91; Điều 93; khoản 1, khoản 4 Điều 95; khoản 1 Điều 96; các Điều 189, 195, 

196, 199, 208; khoản 1 Điều 207; điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

các Điều 121, 122, 124, 290, 298, 471, 474, khoản 1 Điều 477 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11; 

đoạn 2 điểm a và điểm b khoản 1 Điều 688; các Điều 466, 468 của Bộ luật dân sự số 

91/2015/QH13; tiểu mục 2.c Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về lệ phí, án phí Tòa án của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội; 

Xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị N, đối với bị đơn bà Vương Thị 

Thu Tr và ông Huỳnh Đình Vĩnh L, về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự về vay tài sản, nợ hụi”. 

1. Buộc bà Vương Thị Thu Tr và ông Huỳnh Đình Vĩnh L có nghĩa vụ dân sự liên đới 

thanh toán cho bà Lê Thị N, tổng cộng số tiền là 439.500.000 đồng (Bốn trăm ba mươi chín triệu 

năm trăm ngàn đồng), trong đó gồm: số tiền vay là 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu 

đồng), số tiền nợ hụi còn lại là 19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm ngàn đồng), theo nội 

dung giấy vay nợ ngày 10/10/2014, được giao kết giữa bà Lê Thị N và bà Vương Thị Thu Tr.  

Cách thức thanh toán: bà Vương Thị Thu Tr và ông Huỳnh Đình Vĩnh L có nghĩa vụ dân 

sự liên đới phải thanh toán tổng cộng số tiền 439.500.000 đồng (Bốn trăm ba mươi chín triệu 

năm trăm ngàn đồng) nêu trên, cho bà Lê Thị N, làm một lần, ngay sau khi bản án có hiệu lực 

pháp luật. 
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Kể từ ngày bà Lê Thị N có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Vương Thị Thu Tr và ông 

Huỳnh Đình Vĩnh L chậm thanh toán khoản tiền 439.500.000 đồng (Bốn trăm ba mươi chín 

triệu năm trăm ngàn đồng) nêu trên, thì hàng tháng bà Vương Thị Thu Tr và ông Huỳnh Đình 

Vĩnh L còn phải trả lãi cho bà Lê Thị N đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất 10%/năm 

(Mười phần trăm/một năm) trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, tại thời điểm 

thanh toaùn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

  

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

 

2.1. Bà Vương Thị Thu Tr và ông Huỳnh Đình Vĩnh L phải chịu án phí dân sự là 

21.580.000 đồng (Hai mươi mốt triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng); bà Tr và ông L phải nộp 

số tiền án phí 21.580.000 đồng (Hai mươi mốt triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng) nêu trên, tại 

Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

2.2. Bà Lê Thị N không phải chịu án phí dân sự, bà N được nhận lại số tiền tạm ứng án 

phí đã tạm nộp là 5.395.000 đồng (Năm triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng), theo bieân lai 

thu tiền tạm ứng án phí số AD/2014/0004048, ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Chi cục Thi 

hành án dân sự Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Các bên đương sự thi hành bản án tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

4. Quyền kháng cáo: Bà Lê Thị N, ông Hồ Sỹ Đ có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Vương Thị Thu Tr và ông Huỳnh Đình Vĩnh L có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án, hoặc kể từ ngày bản sao bản án 

được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7, 9 và 26 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành quyết định được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận : 

- Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân Quận 6; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6; 

- Các đương sự (để thi hành);ï 

- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án. 

                                  Lê Nam Hải  

 


